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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Suy dinh dưỡng (SDD), được coi là nguyên nhân hàng đầu gây tỷ lệ tử vong ở trẻ em và 
liên quan đến một phần ba cái chết của trẻ em [1]. Mặc dù Việt Nam nền kinh tế đang phát 
triển nhanh chóng, nhưng tỷ lệ trẻ em SDD vẫn còn cao với 18,9% thiếu cân và 31,9% gầy còm 
đã gây ra trở ngại cho sự phát triển của trẻ em [2]. SDD đưa đến hậu quả tiêu cực và lâu dài lên 
sức khỏe và sự phát triển của trẻ, như ảnh hưởng tiêu cực lên sự phát triển về trí tuệ và khả 
năng lao động cống hiến cho cộng đồng, đồng thời sức đề kháng yếu, dễ bị bệnh tật và tử vong 
[3]. 

Thành phố Cần Thơ (TPCT) đã và đang nỗ lực để cải thiện tình hình dinh dưỡng cộng 
đồng, đặc biệt là tình hình dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ SDD theo cân nặng 
trên tuổi và chiều cao trên tuổi vẫn còn cao (13,9% và 26,4%) [4]. Trong khi đó, tình hình trẻ 
em thừa cân và béo phì tại các khu vực thành thị thuộc TPCT trong giai đoạn chuyển tiếp về 
dinh dưỡng đang có chiều hướng tăng cao, làm ảnh hưởng tiêu cực đến giai đoạn trưởng thành, 
nhưng chưa được quan tâm đúng mức và chưa thực hiện đầy đủ các nghiên cứu, điều tra cơ bản 
về thực trạng dinh dưỡng trong cộng đồng cũng như chưa có nghiên cứu can thiệp trên phạm vi 
cộng đồng để xác lập các mô hình can thiệp đặc thù làm cơ sở xây dựng các chương trình, dự án 
can thiệp thực sự có hiệu quả trên cộng đồng cho khu vực này. 

Để tạo cơ sở khoa học cho việc phát triển và thực hiện các phương pháp can thiệp phòng 
chống suy dinh dưỡng ở trẻ em một cách có hiệu quả thì việc điều tra xác định các yếu tố có 
liên quan đến tình trạng dinh dưỡng ở trẻ đặc trưng cho TPCT là một trong những việc làm cấp 
bách. Từ những lý do trên, nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định các yếu tố liên quan 
đến tình hình SDD góp phần xây dựng nền tảng cho nghiên cứu can thiệp trên phạm vi cộng 
đồng tại TPCT trong giai đoạn tiếp theo. 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Thiết kế nghiên cứu và cỡ mẫu: Nghiên cứu đã sử dụng bộ số liệu từ cuộc nghiên cứu 
mô tả cắt ngang với tổng số mẫu là 900 trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn TPCT vào năm 2011 do 
Viện Kinh tế Xã hội TPCT chủ trì dưới sự quản lý của Sở Khoa học Công nghệ TPCT.  
Cỡ mẫu được tính dựa theo công thức [5]: 

n =   
Trong đó: Z = trị số từ phân phối chuẩn (Z 0,975 = 1,96 với á = 0,05); p = tỷ lệ trẻ em bị 

thừa cân, béo phì của trẻ em tại TPCT, vì chưa có tài liệu tham khảo liên quan đến p, do đó p 
được ước lượng là 50% (p = 0,5); d = độ chính xác tuyệt đối mong muốn (d = 0,05);  hiệu quả 
thiết kế cụm = 2; tỷ lệ mất mẫu dự kiến là 10%. Vậy tổng số mẫu = ([1.96]2 x [0,5 x 
0,5]/[0,05]2) x 2 x 1,1 = 845 lấy tròn 850 và nhằm tạo thuận lợi cho công tác điều tra, tại mỗi 
cụm đã tiến hành điều tra 30 trẻ em trên tổng số 30 cụm điều tra trên địa bàn TPCT. 

 
 

1 Viện Kinh tế - Xã hội TPCT 
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Hình 1. Phân bố tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi 
 

2 Sở Y tế TPCT 
3 Trung tâm Y tế Dự phòng TPCT 

Thủ tục lấy mẫu: Phương pháp lấy mẫu cụm theo tỷ lệ cỡ dân số (PPS), đơn vị cụm là 
xã/phường, chọn 30 cụm trên địa bàn TPCT từ danh sách 85 xã/phường theo trình tự và phương 
pháp được hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2009 của 
Viện  

Dinh dưỡng Việt Nam [6]. Tại mỗi cụm chọn ngẫu nhiên 30 trẻ từ danh sách cung cấp từ các 
Trạm/Tổ Y tế để tiến hành xin phép sự đồng ý tham gia vào cuộc điều tra của bà mẹ hoặc 
người nuôi dưỡng chính. Tiến hành cân đo trẻ em trước khi tiến hành phỏng vấn bà mẹ hoặc 
người nuôi dưỡng chính của trẻ. 

Phương pháp xử lý số liệu:  
Hệ số Z-score phản ánh tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi theo các chỉ tiêu SDD 

thể nhẹ cân (CN/T), thể thấp còi (CC/T) và thể gầy còm (CN/CC) được xác định bằng lệnh 
zscore06 trong phần mềm STATA. Các yếu tố có liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ 
em dưới 5 tuổi được phân tích bao gồm: i. các yếu tố nhân khẩu học: giới tính của trẻ; tuổi của 
trẻ; cân nặng trẻ khi sinh; số con dưới 5 tuổi của mẹ; ii. các yếu tố kinh tế xã hội: khu vực sinh 
sống; trình độ học vấn của bà mẹ; trình độ học vấn của cha; nghề nghiệp của bà mẹ; nghề 
nghiệp của cha; trẻ có được gởi nhà trẻ; thu nhập hộ gia đình; iii. các yếu tố về sức khỏe và có 
liên quan đến sức khỏe: tình trạng bệnh tiêu chảy trong 2 tuần qua; xử lý nguồn nước trước khi 
sử dụng; nhà tiêu hợp vệ sinh; kiến thức thực hành chăm sóc thai sản; thực hành nuôi con bằng 
sữa mẹ và cho trẻ ăn dặm; thực hành chăm sóc y tế. 

Số liệu được nhập và lưu trữ bằng phần mềm Epidata 3.1. Số liệu được xử lý bằng phần 
mềm thống kê STATA 10. Các phương pháp thống kê miêu tả được sử dụng để phân tích đặc 
điểm của các đối tượng nghiên cứu. Các kết quả phân tích được thể hiện bằng các giá trị trung 
bình hoặc tỷ lệ phần trăm. Tính phân phối chuẩn của dữ liệu được kiểm tra bằng kiểm định 
Kolmogorov-Smirnov khi cỡ mẫu lớn hơn 50 hoặc phép kiểm Shapiro-Wilk khi cỡ mẫu nhỏ hơn 
50. Khi số liệu phân bố chuẩn, phương pháp kiểm định t được sử dụng để kiểm định sự khác 
biệt của các giá trị trung bình giữa các nhóm khác nhau. Nếu số liệu không phân bố chuẩn thì 
sử dụng phương pháp kiểm định Wincoxon rank sum hoặc Kruskal Wallis. Sự khác biệt giữa các 
tỷ lệ được kiểm tra bằng phương pháp kiểm định ÷2. Phân tích hồi qui logistic đa biến được tiến 
hành nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đối với SDD nhẹ cân, thấp còi 
và gầy còm ở trẻ. Đầu tiên phân tích đơn biến được thực hiện, để chọn ra các biến tiên lượng có 
thể có. Các biến với P<0,25 được giữ lại để đưa vào mô hình đa biến [7]. Phân tích hồi qui 
logistic đa biến theo phương pháp chọn từng bước (stepwise selection) để kiểm soát cho các yếu 
tố gây nhiễu và phát hiện các yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Phân tích được 
tiến hành với mức ý nghĩa 5% và tất cả kiểm định đều 2 đuôi. 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ: 
Từ kết quả nghiên cứu của chuyên đề 1 
về tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, ta có tỷ lệ 
SDD thể nhẹ cân là 14,7% (95% CI: 
12,4%; 17,0%), thể thấp còi là 21,0% 
(95% CI: 18,4%; 23,7%), và thể gầy còm 
là 5,7% (95% CI: 4,1%; 7,2%). Theo 
phân loại về mặt ý nghĩa sức khoẻ cộng 
đồng của WHO thì tỷ lệ SDD thể nhẹ 
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cân, thấp còi và còi cọc của trẻ em dưới 5 tuổi tại TPCT năm 2011 là ở mức trung bình [8]. 

Tình hình thừa cân, béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi tại TPCT: Điều tra cho thấy tỷ lệ trẻ 
em dưới 5 tuổi bị thừa cân và béo phì trên địa bàn TPCT là 4,5% (95%CI: 3,2%; 5,9%), trong đó 
thừa cân (2,9%) là phổ biến hơn béo phì (1,6%). Mặc dù có sự phân bố tương đối không đồng 
đều của tình hình thừa cân, béo phì ở các nhóm tuổi khác nhau của trẻ và đỉnh cao tập trung ở 
nhóm trẻ từ 36 đến dưới 48 tháng tuổi nhưng sự khác biệt này chưa đạt được mức ý nghĩa thống 
kê.  

Các yếu tố liên quan đến tinh hình suy dinh dưỡng ở trẻ: Phân tích hồi qui logistic đa 
biến đã được tiến hành với các biến được liệt kê trong Bảng 1 nhằm kiểm tra mức độ quan 
trọng của các yếu tố liên quan đến tình trạng SDD nhẹ cân, SDD thấp còi và SDD gầy còm ở 
trẻ.  

Bảng 1. Diễn giải các biến nghiên cứu trong phân tích logistic đa biến đối với SDD NC ở 
trẻ 

Biến Mô tả Loại 
Y SDD nhẹ cân 

SDD thấp còi 
SDD gầy còm 

1: có; 0: không Nhị phân 

1 Tháng tuổi của trẻ  1: < 12 tháng; 0: > 12 tháng Biến giả 
2 Học vấn của bà mẹ  1: từ cấp 3 trở lên; 0: không biết 

chữ, cấp I và cấp II 
Biến giả 

3 Học vấn của cha 1: từ cấp 3 trở lên; 0: không biết 
chữ, cấp I và cấp II 

Biến giả 

4 Trẻ có được gởi nhà trẻ 1: có; 0: không Biến giả 
5 Thu nhập hộ gia đình 1: thấp hơn; 0: cao Biến giả 
6 Nhà tiêu hợp vệ sinh 1: không; 0: có Biến giả 
7 Chỉ số khối lượng cơ thể bà 

mẹ 
1: thiếu cân; 0: bình thường Biến giả 

8 Kiến thức, thực hành chăm 
sóc thai của bà mẹ 

1: tốt; 0: chưa tốt Biến giả 

9 Thực hành nuôi con bằng sữa 
mẹ và cho ăn dặm 

1: tốt; 0: chưa tốt Biến giả 

10 Thực hành chăm sóc y tế  1: chưa tốt; 0: tốt Biến giả 
11 Cân nặng trẻ khi sinh 1: < 2.500gr; 0: ≥ 2.500gr Biến giả 
12 Trẻ bị tiêu chảy 1: có; 0: không Biến giả 

*Các yếu tố liên quan đến tinh hình suy dinh dưỡng nhẹ cân ở trẻ 
Bảng 2. Kết quả phân tích logistic đa biến đối với SDD nhẹ cân ở trẻ 

Biến số Mô hình thô Mô hình hiệu chỉnh 
OR p OR p 

Tháng tuổi của trẻ     

 < 12 tháng vs ≥ 12 tháng (ref) 0,39 0,004 0,35 0,001 
Học vấn của bà mẹ     

Từ cấp 3 trở lên vs dưới cấp 3 (ref) 0,47 0,034 0,34 0,001 
Học vấn của cha     

Từ cấp 3 trở lên vs dưới cấp 3 (ref) 0,72 0,226 - - 
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Trẻ có được gởi nhà trẻ     

Có vs không (ref) 1,31 0,211 - - 
Thu nhập hộ gia đình 

Thấp hơn vs cao (ref) 
1,36 0,138 - - 

Nhà tiêu hợp vệ sinh 
Không vs có (ref) 

1,32 0,186 - - 

Chỉ số khối lượng cơ thể bà mẹ  
Thiếu cân vs bình thường (ref) 

2,49 0,000 2,41 0,000 

Kiến thức, thực hành chăm sóc thai của bà 
mẹ 

Tốt vs chưa tốt (ref) 

0,96 0,852 - - 

Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ và cho ăn 
dặm  

Tốt vs chưa tốt (ref) 

0,71 0,219 - - 

Thực hành chăm sóc y tế  
Chưa tốt vs tốt 

1,18 0,404 - - 

  
 Kết quả kiểm định đa cộng tuyến của mô hình cho thấy độ phóng đại phương sai VIF 
của các biến trong mô hình nhỏ hơn nhiều lần so với 10 nên ta kết luận các biến đưa vào mô 
hình không có hiện tượng đa cộng tuyến. Sig.F của mô hình là 0,000 nhỏ hơn rất nhiều so với 
mức ý nghĩa á = 5% nên mô hình hồi quy logistic có ý nghĩa. Kết quả phân tích hồi qui logistic 
đa biến cho thấy các yếu tố bao gồm tuổi của trẻ, trình độ học vấn của bà mẹ và chỉ số khối 
lượng cơ thể của bà mẹ có mối tương quan đạt ý nghĩa thống kê với tình trạng SDD nhẹ cân ở 
trẻ; độc lập với các yếu tố về trình độ học vấn của cha, trẻ có được gởi nhà trẻ hay không, thu 
nhập hộ gia đình, sở hữu nhà tiêu hợp vệ sinh, kiến thức thực hành chăm sóc thai của bà mẹ, 
thực hành nuôi con bằng sữa mẹ và cho ăn dặm và thực hành chăm sóc y tế. Cụ thể, trẻ trên 12 
tháng tuổi có nguy cơ SDD nhẹ cân cao hơn so với trẻ dưới 12 tháng tuổi. Trẻ có bà mẹ với 
trình độ học vấn dưới cấp III có nguy cơ bị SDD nhẹ cân cao hơn so với trẻ có bà mẹ có trình độ 
học vấn từ cấp III trở lên. Trẻ có bà mẹ bị thiếu cân có nguy cơ bị SDD nhẹ cân cao hơn so với 
trẻ có bà mẹ không bị thiếu cân. 

Bảng 3. Kết quả phân tích logistic đa biến đối với SDD thấp còi ở trẻ 
Biến số Mô hình thô Mô hình hiệu 

chỉnh 
OR p OR p 

Tháng tuổi của trẻ 0,47 0,003 0,47 0,002 

 < 12 tháng vs ≥ 12 tháng (ref)     
Cân nặng trẻ khi sinh 

< 2.500gr vs ≥ 2.500gr (ref) 
2,15 0,014 2,18 0,012 

Học vấn của bà mẹ 0,54 0,037 0,45 0,005 
từ cấp 3 trở lên vs dưới cấp 3 (ref)     

Học vấn của cha 0,74 0,194 - - 
từ cấp 3 trở lên vs dưới cấp 3 (ref)     

Thu nhập hộ gia đình 
Thấp hơn vs cao (ref) 

1,20 0,313 - - 
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Nhà tiêu hợp vệ sinh 
Không vs có (ref) 

1,63 0,007 1,78 0,001 

Chỉ số khối lượng cơ thể bà mẹ  
Thiếu cân vs bình thường (ref) 

1,71 0,011 1,68 0,014 

Kiến thức, thực hành chăm sóc thai của bà 
mẹ 

Tốt vs chưa tốt (ref) 

0,87 0,493 - - 

 Phân tích hồi qui logistic đa biến đã được tiến hành nhằm kiểm tra mức độ quan trọng 
của các yếu tố liên quan đến tình trạng SDD thấp còi ở trẻ. Kết quả kiểm định đa cộng tuyến 
của mô hình cho thấy độ phóng đại phương sai VIF của các biến trong mô hình nhỏ hơn nhiều 
lần so với 10 nên ta kết luận các biến đưa vào mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến. 
Sig.F của mô hình là 0,000 nhỏ hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa á = 5% nên mô hình hồi quy 
logistic có ý nghĩa. Kết quả phân tích hồi qui logistic đa biến cho thấy các yếu tố bao gồm tuổi 
của trẻ, cân nặng trẻ khi sinh, trình độ học vấn của bà mẹ, sở hữu nhà tiêu hợp vệ sinh và chỉ số 
khối lượng cơ thể của bà mẹ có mối tương quan đạt ý nghĩa thống kê với tình trạng SDD thấp 
còi ở trẻ; độc lập với các yếu tố về trình độ học vấn của cha, thu nhập hộ gia đình và kiến thức 
thực hành chăm sóc thai của bà mẹ. Cụ thể, trẻ trên 12 tháng tuổi có nguy cơ SDD thấp còi cao 
hơn so với trẻ dưới 12 tháng tuổi. Trẻ bị thiếu cân nặng khi sinh có nguy cơ bị SDD thấp còi cao 
hơn so với trẻ không bị thiếu cân nặng khi sinh. Trẻ có bà mẹ với trình độ học vấn dưới cấp III 
có nguy cơ bị SDD thấp còi cao hơn so với trẻ có bà mẹ có trình độ học vấn từ cấp III trở lên. 
Trẻ thuộc gia đình không có nhà tiêu hợp vệ sinh có nguy cơ bị SDD thấp còi cao hơn so với trẻ 
thuộc gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trẻ có bà mẹ bị thiếu cân có nguy cơ bị SDD thấp còi 
cao hơn so với trẻ có bà mẹ không bị thiếu cân. 

Bảng 4. Kết quả phân tích logistic đa biến đối với SDD gầy còm ở trẻ 
Biến số Mô hình thô Mô hình hiệu chỉnh 

OR p OR p 
Tháng tuổi của trẻ 0,59 0,222 - - 

 < 12 tháng vs ≥ 12 tháng (ref)     
Học vấn của bà mẹ 0,98 0,966 - - 

Từ cấp 3 trở lên vs dưới cấp 3 (ref)     
Thu nhập hộ gia đình 

Thấp hơn vs cao (ref) 
2,08 0,016 2,15 0,010 

Trẻ bị tiêu chảy 
Có vs không (ref) 

1,43 0,458 - - 

Chỉ số khối lượng cơ thể bà mẹ  
Thiếu cân vs bình thường (ref) 

2,19 0,016 2,20 0,015 

Thực hành chăm sóc y tế  
Chưa tốt vs tốt 

1,19 0,599 - - 

 
 Phân tích hồi qui logistic đa biến đã được tiến hành nhằm kiểm tra mức độ quan trọng 
của các yếu tố liên quan đến tình trạng SDD gầy còm ở trẻ. Kết quả kiểm định đa cộng tuyến 
của mô hình cho thấy độ phóng đại phương sai VIF của các biến trong mô hình nhỏ hơn nhiều 
lần so với 10 nên ta kết luận các biến đưa vào mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến. 
Sig.F của mô hình là 0,0025 nhỏ hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa á = 5% nên mô hình hồi quy 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 
 
logistic có ý nghĩa. Kết quả phân tích hồi qui logistic đa biến cho thấy các yếu tố bao gồm tuổi 
của trẻ, thu nhập hộ gia đình và chỉ số khối lượng cơ thể của bà mẹ có mối tương quan đạt ý 
nghĩa thống kê với tình trạng SDD gầy còm ở trẻ; độc lập với các yếu tố về tuổi của trẻ, trình 
độ học vấn của mẹ, tình hình tiêu chảy ở trẻ và thực hành chăm sóc y tế của bà mẹ. Cụ thể, trẻ 
thuộc gia đình có thu nhập thấp hơn có nguy cơ bị SDD gầy còm cao hơn so với trẻ thuộc gia 
đình có thu nhập cao. Trẻ có bà mẹ bị thiếu cân có nguy cơ bị SDD gầy còm cao hơn so với trẻ 
có bà mẹ không bị thiếu cân. 
* Các yếu tố có liên quan đến tình hình thừa cân, béo phì ở trẻ  

Yếu tố có liên quan đến tình hình thừa cân, béo phì ở trẻ là trình độ học vấn của bà mẹ. 
KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ SDD nhẹ cân chung ở trẻ tập trung cao nhất ở nhóm 
trẻ từ 24 đến dưới 36 tháng tuổi, vì vậy trong thời gian sắp tới cần tiếp tục thực hiện nghiên cứu 
can thiệp với các hoạt động can thiệp phối hợp cải thiện tình hình dinh dưỡng của trẻ em dưới 
24 tháng tuổi trên địa bàn TPCT nhằm phòng chống hiệu quả nhất tình trạng SDD và cung cấp 
cơ sở khoa học cho các nghiên cứu can thiệp tại ĐBSCL và cả nước. Tiếp tục thực hiện các 
chương trình tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng nhằm tăng tỷ lệ bà mẹ tham gia tăng cường 
kiến thức, thực hành chăm sóc thai, chăm sóc trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Bên cạnh đó, cần 
tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực tư vấn và truyền thông giáo dục cho cán bộ chuyên trách và 
mạng lưới cộng tác viên tại địa phương.   
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